
 

Giới thiệu sách nhập về thư viện khXH 

 
 
Nguyễn Bá Linh. Mối quan hệ 
biện chứng giữa độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ 
Chí Minh. H.: Chính trị quốc gia, 2009, 
430 tr., Vb 47646. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh 
CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc 
tế, sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo tư 
tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên quan 
trọng và cần thiết hơn lúc nào hết. Học 
tập, quán triệt những quan điểm cơ bản 
và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 
Minh về độc lập dân tộc và CNXH trong 
công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo là việc làm quan 
trọng và rất cần thiết trong giai đoạn 
hiện nay. Tuy nhiên cho đến nay vẫn 
chưa có công trình nào nghiên cứu 
chuyên sâu về vấn đề này.  

Cuốn sách tập hợp những bài viết, 
những công trình nghiên cứu nhiều năm 
của tác giả về chủ đề trên. Nội dung 
cuốn sách đã luận giải một cách khoa 
học về quá trình hình thành tư tưởng 
Hồ Chí Minh, những nội dung cốt lõi 
trong tư tưởng của Người về độc lập dân 
tộc và CNXH, đồng thời phân tích sâu 
sắc về hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa to lớn 
của Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng 
sản Việt Nam do Hồ Chí Minh khởi thảo.  

Sách được bố cục thành 10 chương, 
đề cập đến các vấn đề: Hồ Chí Minh và 
lý luận Hồ Chí Minh (chương I); Hồ Chí 
Minh từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ 
nghĩa Mác-Lênin (chương II); cương lĩnh 
đầu tiên của Đảng - Ngọn cờ độc lập dân 
tộc và CNXH (chương III); sự vận dụng 
sáng tạo đường lối của Quốc tế Cộng sản 
trong cách mạng Việt Nam (chương IV); 

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
tiến dần lên CNXH - Tư tưởng cách 
mạng không ngừng (chương V); đấu 
tranh cho hoà bình, hữu nghị và tiến bộ 
giữa các dân tộc (chương VI); mối quan 
hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc và 
CNXH (chương VII); độc lập dân tộc và 
CNXH - Chân lý của thời đại (chương 
VIII); bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ 
Chí Minh (chương IX); và mãi mãi tiến 
theo ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH 
của Hồ Chí Minh (chương X). 

Trọng Vũ 

LÊ THỊ THANH HƯƠNG. ứng xử của 
người dân vùng đồng bằng sông 
Hồng trong gia đình. H.: Từ điển 
bách khoa, 2009, 294 tr., Vb 47506. 

ứng xử là biểu hiện quan trọng của 
văn hóa, một yếu tố có ảnh hưởng quan 
trọng đến quan hệ con người, đến hợp 
tác giữa các cá nhân, tổ chức và cộng 
đồng. ứng xử trong gia đình là loại ứng 
xử đặc thù, vừa mang tính chính thức, 
vừa mang tính không chính thức và 
mang đậm tính đạo đức của con người. 
Trên cơ sở sử dụng ba phương pháp 
nghiên cứu chủ yếu là khảo sát bằng 
bảng hỏi, phỏng vấn sâu và quan sát 
cuộc sống thường ngày của người dân 
(ngoài ra có tham khảo các công trình 
đã được công bố trước đây), tác giả tiến 
hành tìm hiểu, phân tích các đặc điểm 
ứng xử trong gia đình của người Việt 
Nam vùng đồng bằng sông Hồng, phát 
hiện những thay đổi của chúng theo 
chiều thời gian từ truyền thống đến 
hiện đại. Sách gồm 10 chương chia 
thành 3 phần: 
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Phần một (chương I) thống nhất 
cách hiểu một số khái niệm trong 
nghiên cứu, như: khái niệm ứng xử, 
khái niệm gia đình, khái niệm ứng xử 
trong quan hệ gia đình. 

Phần hai (chương II-IV) phân tích 
và làm sáng tỏ ứng xử trong quan hệ vợ 
chồng của cư dân đồng bằng sông Hồng 
trên các phương diện: ứng xử của người 
vợ, người chồng trong việc tổ chức sinh 
hoạt gia đình; nghề nghiệp, việc làm có 
thu nhập; và mong muốn và cảm nhận 
của người phụ nữ và người đàn ông về 
gia đình. 

Phần ba (chương V-X) đề cập tới ứng 
xử trong mối quan hệ ông bà - con –
cháu ở các phương diện: mô hình sống 
chung của người dân vùng đồng bằng 
sông Hồng; tấm lòng hiếu thảo của con 
cháu với ông bà; việc tâm sự giữa các 
các con đã trưởng thành và bố mẹ già; 
tiếp nhận các giá trị chuẩn mực của thế 
hệ đi trước; và ứng xử trong quan hệ bố 
mẹ – con (từ góc nhìn của bố mẹ). 

phương hà 

Trịnh duy luân, Helle 
rydstrom và will burghoorn 
(đồng chủ biên). Gia đình nông thôn 
Việt Nam trong chuyển đổi. H.: Khoa 
học xã hội, 2008, 434 tr., Vb 47526. 

Cuốn sách là kết quả của Dự án 
nghiên cứu liên ngành về gia đình nông 
thôn Việt Nam trong chuyển đổi (mã số 
VS-RDE-05), được thực hiện trên cơ sở 
dữ liệu thu thập trong khoảng thời gian 
từ năm 2004 đến năm 2006 tại các tỉnh 
Yên Bái, Thừa Thiên Huế và Tiền 
Giang, trên cơ sở bảng câu hỏi và các 
phỏng vấn sâu. 

 Nội dung cuốn sách là nghiên cứu 
khá toàn diện về gia đình nông thôn 
Việt Nam trong chuyển đổi, đã làm sáng 
tỏ các vấn đề về: lao động việc làm (các 

kiểu mô hình di cư của thanh niên; 
những chuyển đổi trong mô hình lao 
động và việc làm;...); và hôn nhân, gia 
đình (thực trạng giáo dục và vai trò của 
cha mẹ trong giáo dục con cái ở nông 
thôn Việt Nam; khuôn mẫu tuổi kết hôn 
lần đầu; mô hình tìm hiểu và quyết 
định kết hôn; lựa chọn bạn đời; phong 
tục cưới hỏi; hành vi tình dục của người 
nông thôn; mâu thuẫn vợ chồng – bạo 
lực đối với phụ nữ trong gia đình nông 
thôn;...); bên cạnh đó là các vấn đề liên 
quan tới bạo hành, điều kiện sống, vị 
thế xã hội, điều kiện giáo dục và sức 
khỏe... 

Khánh hà 

Jean-Pierre Cling, Mireille 
razafindrakoto, Francois 
roubaud. Ngân hàng Thế giới : Đi 
tìm mô hình phát triển và trường 
hợp Việt Nam (Nguyễn Đôn Phước dịch). 
H.: Tri thức, 2009, 293 tr., Vb 47632. 

Cuốn sách đem đến cho bạn đọc Việt 
Nam cái nhìn toàn cảnh về WB với lịch sử, 
cấu trúc, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, 
cũng như vị trí của tổ chức này trong 
cộng đồng phát triển. Bên cạnh đó là vai 
trò và ảnh hưởng của WB đến sự phát 
triển của Việt Nam. Sách gồm 5 phần. 

Phần I, WB và các tổ chức thành 
viên, giới thiệu sự ra đời, cơ cấu tổ chức 
của Ngân hàng và các số liệu tóm tắt sơ 
lược về hoạt động của WB. Phần II, Từ 
dự án đến điều chỉnh cơ cấu, tóm lược 
các chính sách của WB theo từng thời 
kỳ đến cuối thế kỷ XX, ban đầu là tập 
trung vào việc thực hiện các dự án và 
sau đó mở rộng thêm đến các chính sách 
điều chỉnh cơ cấu. 

Phần III, Đấu tranh chống đói 
nghèo, viết về các chiến lược chống đói 
nghèo do WB khởi xướng (và được cả 
cộng đồng thế giới hưởng ứng) từ năm 
1999. Phần IV, Ngân hàng ‘Tri thức’, đề 
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cập đến hoạt động nghiên cứu của WB, 
hoạt động này có ảnh hưởng quan trọng 
đến lĩnh vực kinh tế và chính sách phát 
triển trên bình diện quốc tế. 

Phần V, WB ở Việt Nam: một trường 
hợp đặc thù, làm rõ hoạt động của WB 
tại Việt Nam. Phần VI, Những thách 
thức và triển vọng tương lai, đề cập đến 
các vấn đề chính đang được thảo luận về 
tương lai của WB. 

Trung hậu 

Bùi Xuân Đính (chủ biên). Làng 
nghề thủ công huyện Thanh Oai 
(Hà Nội). Truyền thống và biến 
đổi. H.: Khoa học xã hội, 2009, 547 tr., 
Vb 47573. 

Bằng nguồn tài liệu thu thập được 
từ các cuộc khảo sát công phu, kết hợp 
với kế thừa các nguồn tài liệu khác, 
nhóm tác giả đã cung cấp cho người đọc 
một cái nhìn khá đầy đủ về diện mạo 
các nghề và làng nghề thủ công của 
huyện Thanh Oai, cũng như của từng 
làng nghề nói riêng, từ truyền thống 
đến hiện đại. Đồng thời góp thêm tiếng 
nói vào việc nghiên cứu di sản kinh tế-
văn hoá của người Việt, vào việc nghiên 
cứu nghề và làng nghề; gợi mở ra hướng 
và các phương pháp nghiên cứu nhân 
học về người Việt hiện nay. Nội dung 
chính của sách gồm 2 phần. 

Phần thứ nhất - Những vấn đề 
chung về nghề và làng nghề thủ công 
huyện Thanh Oai, trên cơ sở giới thiệu 
chung về huyện Thanh Oai, các tác giả 
làm rõ diện mạo của các làng nghề thủ 
công truyền thống của huyện (chương I), 
biến đổi của nghề và làng nghề từ hoà 
bình lập lại đến nay (chương II) và đặt 
ra một số vấn đề đối với sự phát triển 
của nghề và làng nghề trong bối cảnh 
CNH và HĐH hiện nay. 

Phần thứ hai, các tác giả giới thiệu 
9 làng nghề tiêu biểu, đại diện cho 47 

làng nghề đã được công nhận thuộc các 
loại hình làng nghề khác nhau trên địa 
bàn huyện Thanh Oai (đó là các làng 
nghề làm quạt, làm miến, tương, điêu 
khắc gỗ; làm giò chả, làm nón, làm bún, 
khâu bóng da,....). 

Phạm Vũ 

Mai thị quý. Toàn cầu hoá và vấn 
đề kế thừa một số giá trị truyền 
thống của dân tộc trong bối cảnh 
toàn cầu hoá hiện nay. H.: Khoa học 
xã hội, 2009, 289 tr., Vb 47596. 

 Toàn cầu hoá đang đặt ra trước mỗi 
quốc gia, nhất là các nước đang phát 
triển như Việt Nam, những thách thức 
không nhỏ, một trong số đó là sự phá vỡ 
những giá trị truyền thống lâu đời của 
các dân tộc. Làm thế nào để trong quá 
trình hội nhập khu vực và quốc tế, 
chúng ta không những không mất đi 
những giá trị truyền thống của dân tộc 
mà còn có thể giữ gìn, kế thừa, phát huy 
và đổi mới những giá trị đó, biến chúng 
thành sức mạnh đưa đất nước đi lên. 
Sách gồm 3 chương.  

Chương 1 làm rõ thực chất và những 
nhân tố thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, 
tính hai mặt của toàn cầu hoá trong giai 
đoạn hiện nay, nhìn từ góc độ triết học. 

ở chương 2, tác giả phân tích sự 
biến động của các giá trị truyền thống 
trong toàn cầu hoá, theo cả hai hướng 
tích cực và tiêu cực. 

Chương 3 đề cập đến vấn đề kế thừa 
một số giá trị truyền thống của dân tộc 
Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá 
hiện nay, đó là truyền thống yêu nước, 
truyền thống nhân văn, truyền thống 
đoàn kết, truyền thống gia đình, truyền 
thống hiếu học, truyền thống cần cù tiết 
kiệm,...   

Hoài Phúc 


